PHÒNG GD-ĐT GIA LÂM                       BÀI TẬP TỰ ÔN NGỮ VĂN 8

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN                                  Phiếu số 1

                                                                 ( Từ ngày 3/2/2020 đến 9/2/2020)

                                                     Luyện đề: “Nhớ rừng” , “Ông đồ”

Bài 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Hai bài thơ “Nhớ rừng”, “Ông đồ” được sáng tác vào khoản thời gian nào?

A. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945.

B. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

C. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

D. Trước năm 1930.

Câu 2: Nhận xét nào nói đúng nhất những cảnh tượng được miêu tả đặc sắc trong bài thơ Nhớ rừng?

A. Cảnh núi rừng kỳ vĩ, khoáng đạt và bí hiểm.

B. Cảnh vườn bách thú tù túng, tầm thường và giả dối.

C. Cảnh đại ngàn bao la, rộng lớn

D. Gồm A và B

Câu 3: Nhận xét nào nói đúng nhất ý nghĩa của việc xây dựng hai cảnh tượng đối lập nhau trong Nhớ rừng?

A. Để làm nổi bật hình ảnh con hổ.

B. Để gây ấn tượng đối với người đọc

C. Để làm nổi bật tình cảnh và tâm trạng của con hổ.

D. Để thể hiện tình cảm của tác giả đối với con hổ.

Câu 4: Hoài Thanh cho rằng” “Ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường”. Theo em, ý kiến đó chủ yếu nói về đặc điểm gì của bài thơ Nhớ rừng?

A. Tràn đầy xúc cảm mãnh liệt.

C. Giàu hình ảnh.

B. Giàu nhịp điệu.

                         D. Giàu giá trị tạo hình.

Câu 5: Hai nguồn thi cảm chủ yếu trong sáng tác của Vũ Đình Liên là gì?

A. Lòng thương người và tình yêu thiên nhiên.   C. Tình yêu đất nước và nỗi sầu nhân thế

D. Lòng thương người và niềm hoài cổ.              B. Tình yêu cuộc sống và tuổi trẻ

Câu 6: Hai câu thơ “Giấy đỏ buồn không thắm – Mực đọng trong nghiên sầu” sử dụng biện pháp tu từ gì?       A. So sánh

c. Nhân Hoá

           B. Hoán dụ

D. ẩn dụ

Câu 7: Hình ảnh ông đồ ở hai khổ thơ đầu hiện ra như thế nào?

A. Được mọi người yêu quý vì đức độ

B. Được mọi người trọng vọng, tôn kính vì tài viết chữ đẹp.

C. Bị mọi người quên lãng theo thời gian

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Dòng thơ nào thể hiện rõ nhất tình cảnh đáng thương của ông đồ?

A. Nhưng mỗi năm mỗi vắng – Người thuê viết nay đâu?

B. Năm nay hoa đào nở – Không thấy ông đồ xưa.

C. Ông đồ vẫn ngồi đấy – Qua đường không ai hay.

D.Những người muôn năm cũ – Hồn ở đầu bây giờ?

Câu 9: Hình ảnh nào trong khổ thơ đầu được lặp lại ở khổ thơ cuối của bài thơ?

A. Ông đồ

C. Mực tàu

B. Hoa đào

D. Giấy đỏ

Câu 10: Dòng nào nói đúng nhất tình cảm của tác giả gửi gắm trong hai câu cuối bài thơ ông đồ?

A. Cảm thương và ngậm ngùi trước cảnh cũ người xưa.

B. Lo lắng trước sự phai tàn của các nét văn hoá truyền thống.

C. ân hận vì đã thờ ơ với tình cảnh đáng thương của ông đồ.

D. Buồn bã vì không được gặp lại ông đồ.

Bài 2: Giới thiệu về tác giả Thế Lữ và tác phẩm “Nhờ rừng”.

Bài 3: Nêu những nét chính về nghệ thuật của bài thơ.

Bài 4: Chứng minh rằng: “Đoạn 3 của bài thơ có thể coi là một bộ tranh Tứ bình lộng lẫy”. 

Bài 5: Nhà phê bình văn học Hoài Thanh có nhận xét về thơ của Thế Lữ: “Đọc đôi bài, nhất là “Nhớ rừng”, ta tưởng chừng như thấy những chữ bị xô đẩy, vị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ như một thế tướng điều khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được”. 

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Theo em, “Đội quân Việt ngữ” mà Hoài Thanh nói đến có thể gồm những yếu tố gì?

Bài 6: Lập dàn ý cho đề sau: “Phân tích tâm trạng của con hổ trong bài “Nhờ rừng” của Thế Lữ.

Bài 7: Giới thiệu về Vũ Đình Liên và bài thơ “Ông đồ”.

Bài 8: Theo em, bài thơ “Ông đồ” có những đặc sắc gì về nghệ thuật. 

Bài 9: Phân tích cảm thụ các câu sau:

“Giấy đỏ buồn không thắm,    

 Mực đọng trong nghiên sầu”

“Lá vàng rơi trên giấy, 

Ngoài trời mưa bụi bay”

“Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng,

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”

“Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm”

“Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm,

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”.

Đáp án: HS tự làm bài 1,2,4,7

Bài 3: Sức hấp dẫn của bài thơ còn ở những giá trị nghệ thuật đặc sắc của nó, những giá trị tiêu biểu cho Thơ mới ở giai đoạn đầu. 

+ Cả bài thơ tràn đầy cảm hứng lãng mạn với mạch cảm xúc sôi nổi, mãnh liệt và trí tưởng tượng phong phú, bay bổng. 

+ Bài thơ có những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng làm nên nội dung sâu sắc của tác phẩm. Hình tượng con hổ – chúa sơn lâm – bị giam cầm trong cũi sắt. Cảnh rừng già hoang vu – giang sơn của chúa sơn lâm – là biểu tượng của thế giới rộng lớn, khoáng đạt, thế giới của tự do, tương phản với hình ảnh chiếc cũi sắt nơi vườn bách thú là biểu tượng của cuộc sống tù túng, chật hẹp. Với những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng đó, nhà thơ nói lên tâm sự của mình một cách kín đáo và sâu sắc. 

+ Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú, giàu sức biểu cảm. Bài thơ đầy nhạc tính, âm điệu dồi dào, cách ngắt nhịp linh hoạt ( có câu ngắt nhịp rất ngắn, có câu lại trải dài). Giọng thơ khi thì u uất, dằn vặt, khi thì say sưa, tha thiết, hùng tráng, song tất cả vẫn nhất quán, liền mạch và tràn đầy cảm xúc.

Bài 5: - Cần hiểu cách diễn đạt hình ảnh của Hoài Thanh:

- Khi nói “tưởng chừng thấy chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường” là Hoài Thanh muốn khẳng định mạch cảm xúc sôi trào, m•nh liệt chi phối câu chữ trong bài thơ của Thế Lữ. Đây chính là một trong những đặc điểm tiêu biểu của bút pháp thơ lãng mạn và cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự lôi cuốn mãnh mẽ của bài Nhớ rừng.

- Khi nói “Thế Lữ như một viên tướng điều khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được” tức là nhà phê bình khẳng định tài năng của tác giả trong việc sử dụng một cách chủ động, linh hoạt, phong phú, chính xác và đặc biệt hiệu quả ngôn ngữ (tiếng việt) để có thể biểu đạt tốt nhất nội dung của bài thơ.

- “Đội quân Việt ngữ” có thể bao gồm nhiều yếu tố như những từ ngữ, hình ảnh thơ (đặc biệt phải kể đến những hình ảnh giàu chất tạo hình tả cảnh sơn lâm hùng vĩ gây cho người đọc ấn tượng đậm nét về vẻ đẹp vừa phi thường tráng lệ, vừa thơ mộng),các cấu trúc ngữ pháp, thể loại thơ, ngữ điệu và nhạc điệu phong phú, giàu sức biểu cảm (ấm điệu dồi dào, cách ngắt nhịp linh hoạt – có câu nhịp rất ngắn, có câu lại trải dài). Điều này có thể nhận thấy rõ nhất qua đoạn 2 và 3 của bài thơ miêu tả cảnh núi rừng hùng vĩ và hình ảnh con hổ trong giang sơn mà nó ngự trị.

Bài 6: A. Mở bài:Giới thiệu bài thơ và hình tượng con hổ. 

B. Thân bài:1. Tâm trạng của con hổ trong cảnh giam cầm ở vườn bách thú:

+ Niềm căm uất “ gậm một khối căm hờn trong cũi sắt” và nỗi ngao ngán “nằm dài trông ngày tháng dần qua” (đoạn 1).

+ Tâm trạng chán trường và thái độ khinh biệt trước sự tầm thường, giả dối ở vườn bách thú (đoạn 4).

2. Nỗi “nhớ rừng” da diết không nguôi của con hổ ( đoạn 2, 3 và 5):

+ Con hổ nhớ cảnh nước non hùng vĩ với tất cả những gì lớn lao, dữ dội, phi thường. 

+ Con hổ nhớ tiếc về một “thuở tung hoành hống hách những ngày xưa” đầy tự do và uy quyền của chúa sơn lâm.

C. Kết bài:

+ Tâm trạng của con hổ là một ấn dụ thể hiện một cách kín đáo tâm trạng của tác giả, cũng là tâm sự yêu nước của những người Việt Nam thuở ấy: họ chán ghét cảnh sống tù túng, tầm thường của thực tại nô lệ và khao khát tự do.

+ Tâm trạng ấy được làm nên giá trị và sức sống lâu bền của bài thơ.

Bài 8:- Thể thơ ngũ ngôn được sử dụng, khai thác có hiệu quả nghệ thuật cao. Thể thơ này có khả năng biểu hiện phong phú, có thể tự sự (kể chuyện), miêu tả, triết lý,… như nhiều thể thơ khác, nhưng dường như thích hợp nhất với việc diễn tả tâm tình sâu lắng. Giọng chủ âm của bài thơ là trầm lắng, ngậm ngùi, phù hợp với việc diễn tả tâm tư, cảm xúc của bài thơ.

- Kết cấu bài thơ giản dị mà chặt chẽ có nghệ thuật. Đó là kết cấu đầu cuối tương ứng và có hai cảnh tượng tương phản sâu sắc cùng miêu tả ông đồ ngồi viết thuê bên hè phố ngày Tết; cách kết cấu ấy đó làm nổi bật chủ đề bài thơ, thể hiện tình cảnh xuất thế, tàn tạ đáng buồn của ông đồ một cách đầy ám ảnh.

- Ngôn ngữ bài thơ rất trong sáng, bình dị, đồng thời hàm súc, dư ba. Hình ảnh thơ cũng vậy, không có gì tân kì, độc đáo, nhưng đầy gợi cảm. Chẳng hạn những câu “Giấy đỏ buồn không thắm – Mực đọng trong nghiên sầu”, hoặc “Lá vàng rơi trên giấy – Ngoài trời mưa bụi bay”, có thể coi là toàn bích, là ý tại ngôn ngoại. Chính vì chất lọc, tinh luyện mà bài thơ tuy chỉ có một hình thức bình dị, khiêm nhường, có một sức truyền cảm nghệ thuật và sức sống mạnh mẽ, lâu dài.

Bài 9: Học sinh tự làm.
PHÒNG GD-ĐT GIA LÂM                        BÀI TẬP TỰ ÔN NGỮ VĂN 8
TRƯỜNG THCS ĐA TỐN                                  Phiếu số 2
                                                                 ( Từ ngày 9/2/2020 đến 17/2/2020)

            ÔN TẬP VĂN BẢN “ QUÊ HƯƠNG”
  I. Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm:
II. Luyện tập

1. Nhận định nào dưới đây nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương ông?

           A. Nhớ về quê hương với những kỉ niệm buồn bã, đau xót, thương cảm.

           B. Yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó sâu sắc với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương.

           C. Gắn bó và bảo vệ cảnh vật,cuộc sống và con người của quê hương ông.

           D. Cả A, B, C đều sai.

2. Dòng nào nói đúng nhất nội dung, ý nghĩa của hai câu đầu trong bài thơ?


A. Giới thiệu nghề nghiệp và vị trí địa lí của làng quê nhà thơ.


B. Giới thiệu vẻ đẹp của làng quê nhà thơ.


C. Miêu tả cảnh sinh hoạt lao động của người dân làng chài.


D. Cả A, B, C đều đúng.

 Hai câu mở đầu bài thơ có ý nghĩa gì đối với toàn bài?

3. Phân tích vẻ đẹp cảnh ra khơi đánh cá (từ câu 3  - 8)

4. Tế Hanh đã so sánh “cánh buồm” với hình ảnh nào?

A. Con tuấn mã                          C.Dân làng

B. Mảnh hồn làng                       D.Quê hương    

 Hình ảnh đó có ý nghĩa như thế nào?

5.Cảm nhận của nhà thơ trước cảnh thuyền về ?

6. Em cảm nhận như thế nào về câu cuối cùng của bài thơ:

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

7. Theo em đâu là những câu thơ hay nhất trong bài? Hãy phân tíc

Gợi ý HS làm bài 1,2
3. Cảnh ra khơi đánh cá:

- Khung cảnh đẹp: trời yên biển lặng, báo hiệu một ngày tốt lành (chú ý các tính từ trong, nhẹ, hồng)

-  Nổi bật lên trong không gian ấy là hình ảnh chiếc thuyền:

+ Như con tuấn mã

+ Các từ gây ấn tượng mạnh: hăng, phăng, vượt,...nói lên sức mạnh và khí thế của con thuyền. Cảnh tượng hùng tráng, đầy sức sống.

- Gắn liền với hình ảnh con thuyền là hình ảnh dân trai tráng ra khơi. Tất cả gợi lên một bức tranh lao động khoẻ khoắn tươi vui. (chú ý, hồn thơ Tế Hanh trong bài thơ này khác với giọng buồn thương thường gặp trong Thơ mới).

          - Sự so sánh độc đáo:

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió ...

+ Các động từ : giương, rướn nói về sức vươn mạnh mẽ

+ Cách so sánh độc đáo: Ví cánh buồm giương to như mảnh hồn làng. Sự so sánh này khiến cho người đọc nhận thấy cả hình xác và linh hồn sự vật. Tất cả gần gũi nhưng thiêng liêng cao cả.

+ Màu sắc và tư thế bao la thâu góp gió của con thuyền làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn và bay bổng của hình tượng 

5. Cảnh thuyền về qua cảm nhận của tác giả:

- Sự tấp nập đông vui, sự bìmh yên hạnh phúc đang bao phủ cuộc sống nơi đây.

- Hình ảnh con người được miêu tả rất đẹp: vừa khoẻ mạnh, vừa đậm chất lãng mạn. Họ như những đứa con của Thần Biển.

- Con thuyền nghỉ ngơi nhưng phía sau cái im bến mỏi là sự chuyển động: Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Câu thơ có sự chuyển đổi cảm giác thú vị. Sự vật như bỗng có linh hồn. 

Đoạn thơ cho thấy tình yêu quê hương sâu sắc của nhà thơ.

Câu 8: Chứng minh rằng: “Đọc bài thơ Quê hư​¬ng của Tế Hanh, chóng ta thấy rõ vẽ đẹp cuộc sống làng chài cũng nh​ tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hư​¬ng mình”.

(Yêu cầu lập dàn ý – viết bài).

Luận điểm 1: Vẻ đẹp của quê hư​¬ng.

+ Vị trí làng chài.

+ Cuộc sống của ng​êi dân làng chài: Ra khơi, trở về

 +Những thành viên của làng chài (vẻ đẹp, chiều sâu). Con ngư​êi (những chàng trai).  Chiếc thuyền .

Luận điểm 2: Tình yêu quê hư¬ng của tác giả

	+ Nỗi nhớ 
	Màu sắc
	Có yêu mới nhớ -> có nguồn cảm hứng về bài thơ

	
	H​ư¬ng
	


+ Những cảm nhận sâu sắc về cái hồn của quê h​¬ng làng chài -> Tạo nên mối giao hoà diệu kỳ giữa con ngư​êi với quê hư​¬ng. (Tình yêu quê hư​¬ng tha thiết: con ng​êi là một phần của quan hệ; quê hư​¬ng ở trong con ng​êi).

=> Tình yêu quê hư​¬ng tha thiết vì tình yêu ấy khởi nguồn từ chữ “Th​ư¬ng, vì quê h​ư¬ng làng chài nghèo khó, vất vả của mình.

PHÒNG GD-ĐT GIA LÂM                        BÀI TẬP TỰ ÔN NGỮ VĂN 8
 TRƯỜNG THCS ĐA TỐN                                  Phiếu số 3
                                                            ( Từ ngày 17/2/2020 đến 23/2/2020)

PHẦN 1: Luyện đề: “Khi con tu hú”
 I. Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm:
II. Luyện tập:

1. Bài thơ được viết trong hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào đến tâm hồn người chiến sĩ - thi sĩ Tố Hữu?


2. Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của nhan đề bài thơ  “Khi con tu hú”?


A.Gợi ra sự việc được nói đến trong bài thơ.


B. Gợi ra tư tưởng được nói đến trong bài thơ.


C. Gợi ra hình ảnh nhân vật trữ tình của bài thơ.


D. Gợi ra thời điểm được nói đến trong bài thơ.


3. Tìm những chi tiết nói về vẻ đẹp của mùa hè. Nét độc đáo trong cách cảm nhận của nhà thơ? 


4. Điền cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu nhận xét về cảnh mùa hè được miêu tả trong 6 câu thơ đầu của bài thơ.

“Bằng tưởng tượng, nhà thơ đã khắc hoạ sinh động một bức tranh mùa hè...”


A. tràn ngập âm thanh                     C. ảm đạm, ủ ê


B. có màu sắc tươi sáng                  D. náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu


5. Phân tích tâm trạng của nhà thơ thể hiện trong 4 câu cuối. Từ đó em thấy ý nào dưới đây nói đúng nhất tâm trạng đó?


A. Uất ức, bồn chồn, khao khát tự do đến cháy bỏng.


B. Nung nấu ý chí hành động để thoát khỏi chốn ngục tù.


C. Buồn bực vì chim tu hú ngoài trời cứ kêu.


D. Mong nhớ da diết cuộc sống bên ngoài. 


6. Trong bài thơ, tiếng tu hú được nhắc đến mấy lần? Chỉ ra sự thay đổi tâm trạng của nhà thơ khi nghe tiếng tu hú. 


7. Các nhận định dưới đây về bài thơ đúng hay sai?


a. Bài thơ đã thể hiện sâu sắc tình yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 

          A. Đúng                                              B. Sai


b. Bằng khả năng quan sát nhạy bén, Tố Hữu đã vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp trong 6 câu thơ đầu.

           A. Đúng                                             B. Sai                   

          8. Thời gian bị giam cầm ở nhà lao Thừa Phủ, Tố Hữu có một bài thơ khác là Tâm tư trong tù viết tháng tư năm 1939. Bài thơ này mở đầu như sau:



Cô đơn thay là cảnh thân tù



Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực 



Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức 



Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu.

Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về cảm hứng nghệ thuật của đoạn thơ này và bài thơ Khi con tu hú.

Gợi ý: HS tự làm bài 1,2,4,5.7


3. Cảnh mùa hè đến được miêu tả rất sinh động :


- Rộn rã âm thanh: âm thanh tu hú, âm thanh tiếng ve.


- Rực rỡ sắc màu: màu vàng của bắp, màu hồng của nắng. 


- Hương vị: chín, ngọt.


- Không gian cao rộng và sáo diều chao lượn tự do,...


Cần chú ý các từ chỉ sự vận động của thời gian (đang chín, ngọt dần) sự mở rộng của không gian (càng rộng, càng cao) sự náo nức của cảnh vật (đôi con diều sáo lộn nhào từng không)....   một mùa hè tràn đầy sinh lực.


Điều độc đáo là tất cả những cảm nhận ấy hiện lên trong tâm tưởng của nhà thơ qua âm thanh tiếng tu hú. Những cảnh sắc đẹp đẽ của mùa hè cho ta thấy trí tưởng tượng hết sức phong phú của nhà thơ. Đó là mùa hè đẹp đẽ, là khung trời tự do tràn đầy sức sống.



6. Trừ nhan đề, trong bài thơ tác giả hai lần nhắc đến tiếng kêu của chim tu hú.


- Lần 1 (ở câu đầu): Gợi ra cảnh mùa hè đẹp đẽ, tràn đầy nhựa sống, khơi thức khát vọng tự do.


- Lần 2 (câu cuối): Tiếng chim khiến nhà thơ thấy bực bội, khổ đau, day dứt.


Nhưng cả hai lần tiếng chim đều vang lên như tiếng gọi của tự do.


8. Giống nhau:


- Tâm trạng buồn chán trong cảnh ngục tù.


- Lòng yêu đời tha thiết.                  - Khát vọng tự do cháy bỏng. 

Phần 2: Ôn tập văn thuyết minh
I. Kiến thức cơ bản:

1. Nắm vững kĩ năng thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (bao gồm kĩ năng quan sát, thu thập tài liệu và kĩ năng tổ chức bài văn) 

2. Nắm lại một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về văn bản thuyết minh: 

 - Vai trò và tác dụng của VB thuyết minh trong đời sống.

- Những đặc điểm của văn bản thuyết minh.

- Những ph​ơng pháp thuyết minh.

- Những ph​ơng pháp thuyết minh th​ờng đ​ợc chú ý vận dụng. 

- Các kĩ năng lập dàn ý và viết đoạn văn thuyết minh ở từng kiểu bài cụ thể.

II. Luyện tập:

 Bài 1: a. Nêu yêu cầu của bài văn TM giới thiệu một danh lam thắng cảnh?

b. Dàn bài TM về một danh lam thắng cảnh?

c. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh: Thủ đô Hà Nội?

Bài 2: a. Nêu yêu cầu của bài văn TM một trò chơi?

b. Dàn bài TM một trò chơi?

c. Giới thiệu một trò chơi dân gian: Chi chi chành chành.

Bài 3: a. Nêu yêu cầu của BVăn TM một món ăn dân tộc?

b. Dàn bài TM một món ăn dân tộc?

 c. Giới thiệu một món ăn dân tộc?
Gợi ý

Bài 1:
a. Yêu cầu: Muốn viết bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh thì phải:

- Tra cứu sách vở.

- Đến nơi tham quan, quan sát, hỏi han những người hiểu biết để có kiến thức đáng tin cậy về nơi ấy.

- Bài giới thiệu nên có bố cục đủ 3 phần.

- Bài giới thiệu dựa trên cơ sở kiến thức đáng tin cậy về nơi được giới thiệu.

- Lời văn chính xác và biểu cảm.

- Lời giới thiệu ít nhiều có kèm theo miêu tả, bình luận thì sẽ hấp dẫn hơn.

b. Dàn bài TM một danh lam thắng cảnh:

Mở bài: Giới thiệu danh lam thắng cảnh 
Thân bài: 

- Nêu vị trí của danh lam thắng cảnh.

- Nêu lịch sử hình thành của danh lam thắng cảnh (hoặc xuất xứ của tên gọi).

- Nêu các phần của danh lam thắng cảnh.

- Miêu tả DLTC.

- Nêu đặc điểm của DLTC.

Kết bài: Lời đánh giá nhận xét về DLTC.

c. VB TM một danh lam thắng cảnh: Thủ đô Hà Nội?
Bài 2: 

a. Yêu cầu:

- Tr​íc tiên phải quan sát, tìm hiểu kĩ đặc điểm, đối t​ưîng và cách chơi.

- Khi trình bày, cần giới thiệu lần l​ượt đặc điểm của trò chơi, những đối tượng chơi và nói rõ cách chơi để cho ng​ười đọc hiểu ®​ược.

 - Bố cục bài viết nên có đủ các phần: MB, TB, KB.

c. Dàn bài thuyết minh một trò chơi: 

MB: Giới thiệu trò chơi. (th​êng bằng một câu định nghĩa: qui sự vật ®​ược định nghĩa vào loại của nó, chỉ ra đặc điểm hoặc công dụng riêng.)

TB: Nêu đặc điểm, đối tượng của trò chơi và cách chơi.

KB: Lời nhận xét về trò chơi.

c. Giới thiệu một trò chơi dân gian: dân gian.

Bài 3: Thuyết minh một món ăn mang bản sắc dân tộc:

a. Yêu cầu:

- Tr​ớc tiên phải quan sát, tìm hiểu kĩ nguyên vật liệu và cách chế biến món ăn.

- Khi trình bày, cần giới thiệu lần l​ượt khâu chuẩn bị nguyên liệu, nói rõ cách thực hiện và yêu cầu kĩ thuật của nó, sao cho ng​ười đọc hiểu.

 - Bố cục bài viết nên có đủ các phần: MB, TB, KB.

b. Dàn ý TM một món ăn mang bản sắc dân tộc:

MB: Giới thiệu ngắn gọn: (thường bằng một câu định nghĩa: qui sự vật ®​îc định nghĩa vào loại của nó, chỉ ra đặc điểm hoặc công dụng riêng.)

TB: Giới thiệu nguyên liệu, cách thực hiện, yêu cầu kĩ thuật.

KB: Lời nhận xét về món ăn.

c. Thuyết minh một món ăn mang bản sắc dân 

